CHỦ ĐỀ : BÀI TIẾT
TIẾT 2: Bài 39:     Bài tiết nước tiểu
Hoạt động 1: Tìm hiểu sự tạo thành nước tiểu
- Sự tạo thành nước tiểu gồm 3 quá trình:
	+ Qua trình lọc máu ở cầu thận: Tạo ra nước tiểu đầu trong nang cầu thận.
	+ Quá trình hấp thụ lại ở ống thận: nước tiểu đầu  được hấp thụ lại nước và các chất cần thiết (chất dinh dưỡng, các ion cần cho cơ thể...).
	+ Quá trình bài tiết tiếp (ở ống thận): Hấp thụ chất cần thiết, bài tiết tiếp chất thừa, chất thải tạo thành nước tiểu chính thức.
Hoạt động 2: Tìm hiểu về sự thải nước tiểu
- Nước tiểu chính thức tạo thành đổ vào bể thận, qua ống dẫn nước tiểu xuống tích trữ ở bóng đái, sau đó được thải ra ngoài nhờ hoạt động của cơ bóng đái và cơ bụng.


Dặn dò: Học bài và làm bài tập:
Câu 1: hãy chọn và đánh dấu x vào ô  cho ý trả lời đúng nhất trong các câu sau :
 1/ Nơi diễn ra quá trình lọc máu là :
  a/ Ống thận                                                   c/ Nang cầu thận 
   b/ Cầu thận                                                   d/ Mao mạch bao quanh ống thận .

Câu 2: Hãy chọn từ thích hợp trong các từ : hấp thụ lại , tế bào máu , ống thận , Prôtêin, lọc máu , bài tiết , bài tiết tiếp , cầu thận. Điền vào chỗ trống (……………………) trong các câu dưới đây :
Quá trình tạo thành nước tiểu ở thận gồm các quá trình :
Quá trình ………………………….xảy ra ở…………………………………………tạo nước tiểu đầu . Nươc tiểu đầu không có ……………………………………………..và …………………………..
Quá trình …………………………………………………..và………………………………………………………….xảy ra ở ……………………………….tạo thành nước tiểu chính thức .Trong đó các chất dinh dưỡng , nước , ion cần thiết được …………………………………………các chất cặn bã , thừa được ………………………………………….ra ngoài.




Bài 40
	vệ sinh bài tiết nước tiểu



Hoạt động 1: Một số tác nhân chủ yếu gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu
- Các tác nhân có hại cho hệ bài tiết nước tiểu:
	+ Vi khuẩn gây bệnh (vi khuẩn gây bệnh tai, mũi, họng ...)
	+ Các chất độc hại trong thức ăn, đồ uống, thuốc, thức ăn ôi thiu ...
         + Khẩu phần ăn không hợp lí, các chất vô cơ và hữu cơ kết tinh ở nồng độ cao gây ra sỏi thận.
Hoạt động 2: Xây dựng thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu
	STT
	Các thói quen sống khoa học
	Cơ sở khoa học

	1
	- Thường xuyên giữ vệ sinh cho toàn cơ thể cũng như cho hệ bài tiết nước tiểu.
	- Hạn chế tác hại của vi sinh vật gây bệnh.

	2
	- Khẩu phần ăn uống hợp lí
+ Không ăn quá nhiều P, quá mặn, quá chua, quá nhiều chất tạo sỏi.
+ Không ăn thức ăn ôi thiu và nhiễm chất độc hại.
+ Uống đủ nước.
	- Tránh cho thận làm việc quá nhiều và hạn chế khả năng tạo sỏi.
- Hạn chế tác hại của chất độc hại.
- Tạo điều kiện cho quá trình lọc máu được liên tục.

	3
	- Nên đi tiểu đúng lúc, không nên nhịn lâu.
	- Hạn chế khả năng tạo sỏi ở bóng đái.









CHỦ ĐỀ :   Da
TIẾT 1: Bài 41
	Cấu tạo và chức năng của da


Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo da
- Da cấu tạo gồm 3 lớp:
+ Lớp biểu bì gồm tầng sừng và tầng tế bào sống.
+ Lớp bì gồm sợi mô liên kết và các cơ quan.
+ Lớp mớ dưới da gồm các tế bào mỡ.
Hoạt động 2: Tìm hiểu chức năng của da
Chức năng của da:
	- Bảo vệ cơ thể: chống các yếu tố gây hại của môi trường như: sự va đập, sự xâm nhập của vi khuẩn, chống thấm nước thoát nước.
	- Điều hoà thân nhiệt: nhờ sự co dãn của mao mạch dưới da, tuyến mồ hôi, cơ co chân lông, lớp mỡ dưới da chống mất nhiệt.
	- Nhận biết kích thích của môi trường: nhờ các cơ quan thụ cảm.
	- Tham gia hoạt động bài tiết qua tuyến mồ hôi.
	- Da còn là sản phẩm tạo nên vẻ đẹp của con người.
Dặn dò: Học bài và làm bài tập:

Bài tập: 
Hoàn thành bảng sau:

	Cấu tạo da
	Chức năng

	Các lớp da
	

	1. Lớp biểu bì
	

	2. Lớp bì
	

	3. Lớp mỡ dưới da
	












CHỦ ĐỀ :   Da
TIẾT 2: Bài 42: VÖ sinh da
Hoạt động 1: Bảo vệ da
- Da bẩn là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, hạn chế hoạt động của tuyến mồ hôi, hạn chế khả năng diệt khuẩn của da.
- Da bị xây xát dễ nhiễm trùng, nhiễm trùng máu, uốn ván.
	Các biện pháp bảo vệ da:
- Thường xuyên tắm rửa.           - Thay quần áo và giữ gìn da sạch sẽ.
- Không nên nặn trứng cá.         - Tránh lạm dụng mĩ phẩm...
Hoạt động 2: Tìm hiểu cách rèn luyện da( giảm tải)
Hoạt động 3: Tìm hiểu cách phòng chống bệnh ngoài da
- Các bệnh ngoài da: ghẻ lở, hắc lào, nấm, chốc, mụn nhọt, chấy rận, bỏng....
- Phòng chữa:
+ Vệ sinh cơ thể, vệ sinh môi trường, tránh để da bị xây xát.
+ Khi mắc bệnh cần chữa theo chỉ dẫn của bác sĩ.
+ Khi bị bỏng nhẹ: ngâm phần bỏng vào nước lạnh sạch, bôi thuốc mỡ chống bỏng. Bị nặng cần đưa đi bệnh viện.


Dặn dò: Học bài và làm bài tập :
CÁC BỆNH NGOÀI DA VÀ CÁCH PHÒNG CHỐNG

	STT
	BỆNH NGOÀI DA
	BIỂU HIỆN
	CÁCH PHÒNG CHỐNG

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	



	
	









Chủ đề: HỆ THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN
Tiết 1: BÀI 43
	Giới thiệu chung hệ thần kinh



Hoạt động 1: N¬ron - đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh: (Không học)
Hoạt động 2: Tìm hiểu các bộ phận của hệ  thần kinh
a. Dựa vào cấu tạo hệ thần kinh gồm: 
	+ Bộ phận trung ương gồm bộ não tương ứng.
	+ Bộ phận ngoại biên gồm dây thần kinh và các hạch thần kinh.
	+ Dây thần kinh: dây hướng tâm, li tâm, dây pha.
b. Dựa vào chức năng, hệ thần kinh được chia thành:
	+ Hệ thần kinh vận động điều khiển sự hoạt động của cơ vân là hoạt động có ý thức).
	+ Hệ thần kinh sinh dưỡng: điều hoà hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản và hoạt động không có ý thức).
 Bài Tập:  Hoàn thành sơ đồ sau:
                                                                                    ..............	
                                        .............
	Hệ thần kinh                                                       Tuỷ sống
                                                                                    ..................
                                            Bộ phận ngoại biên 
                                                                    Hạch thần kinh
Hướng dẫn học bài ở nhà
	- Học bài và làm bài tập
	- Đọc mục “Em có biết”.
	




	Tiết 2: Bài 45
	Dây thần kinh tuỷ



Hoạt động 1: Cấu tạo của dây thần kinh tuỷ
- Có 31 đôi dây thần kinh tuỷ.
- Mỗi dây thần kinh tuỷ được nối với tuỷ sống gồm 2 rễ:
+ Rễ trước (rễ vận động) gồm các bó sợi li tâm.
+ Rễ sau (rễ cảm giác) gồm các bó sợi hướng tâm.
- Các rễ tuỷ đi ra khỏi lỗ gian đốt sống nhập lại thành dây thần kinh tuỷ.
Hoạt động 2: Chức năng của dây thần kinh tuỷ	
-Rễ trước: dẫn truyền xung thần kinh vận động từ trung ương đi ra cơ quan đáp ứng (rễ li tâm).
- Rễ sau: dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ các thụ quan về trung ương (rễ hướng tâm)
=> Dây thần kinh tuỷ là dây pha: dẫn truyền xung thần kinh theo 2 chiều.
Bài tập:
Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.
	Dây thần kinh tuỷ là dây pha vì:
	a. Dây thần kinh tuỷ gồm các bó sợi cảm giác và bó sợi vận động.          	
         b. Dây thần kinh tuỷ dẫn truyền xung thần kinh theo 2 chiều hướng tâm và li tâm.
	c. Dây thần kinh tuỷ nối với tuỷ sống bởi rễ trước và rễ sau.              
         d. Cả 1, 2, 3 đúng.
         e. Cả 2, 3 đúng.
Hướng dẫn học bài ở nhà
	- Học bài và làm bài tập.
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Nối nội dung cột A với nội dung cột B cho phù hợp

•

Nội dung cột A: 

Các thói quen sống

khoa học

Nội dung cột B:  

Cơ sở khoa học

Đáp án

1. Thường xuyên giữ gìn vệ sinh cho

toàn cơ thể cũng như cho hệ bài tiết

nước tiểu

2. Không ăn quá nhiều prôtêin, quá

mặn, quá chua, quá nhiều chất tạo

sỏi

3. Không ăn thức ăn ôi thiu và nhiễm

chất độc hại.

4. Uống đủ nước.

5. Khi muốn đi tiểu thì nên đi ngay, 

không nên nhịn lâu

c.

Hạn chế tác hại của các vi sinh 

vật gây bệnh

a.

Không để thận làm việc quá 

nhiều và hạn chế khả năng tạo 

sỏi.

b

. Hạn chế sự tạo sỏi ở bóng đái.

d.

Hạn chế tác hại của các chất độc.

e.

Tạo điều kiện thuận lợi cho 

quá trình lọc máu được liên tục.

-
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 Nối nội dung cột A với nội dung cột B cho phù hợp

		

		Nội dung cột A: Các thói quen sống khoa học 		Nội dung cột B:  Cơ sở khoa học		Đáp án

		1. Thường xuyên giữ gìn vệ sinh cho toàn cơ thể cũng như cho hệ bài tiết nước tiểu				

		2. Không ăn quá nhiều prôtêin, quá mặn, quá chua, quá nhiều chất tạo sỏi				

		3. Không ăn thức ăn ôi thiu và nhiễm chất độc hại.				

		4. Uống đủ nước.
				

		5. Khi muốn đi tiểu thì nên đi ngay, không nên nhịn lâu				





c. Hạn chế tác hại của các vi sinh vật gây bệnh

a.  Không để thận làm việc quá nhiều và hạn chế khả năng tạo sỏi.



b. Hạn chế sự tạo sỏi ở bóng đái.



d.  Hạn chế tác hại của các chất độc.

e.  Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lọc máu được liên tục.



 -













Ndi nfi dumg ct Avei i dum

B cho phit bop.






